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Họ, tên thí sinh:.......................................................      Số báo danh...................

I.Phần chung cho tất cả thí sinh 
Câu 1: Đặc điểm của quang phổ liên tục là:

A. có cường độ sáng cực đại ở bước sóng 500mm.
B. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C. nguồn phát sáng là chất khí.
D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học của nguồn sáng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về nguyên tử hiđrô là không đúng?

A. Êlectron khi chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính gấp nguyên lần một số chính phương bán kính quỹ đạo nhỏ nhất.
B. Nguyên tử ở những trạng thái có năng lượng nhất định và gián đoạn.
C. Phổ của hiđrô là phổ vạch.
D. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo trong, thì nó phải hấp thụ năng lượng.
Câu 3: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Để xác định vị trí của vân cực đại người ta dùng một đầu của cặp nhiệt điện để cảm nhiệt trên màn chắn. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí đặt đầu cặp có cường độ dòng nhiệt điện cực đại là 0,3 mm. Bước sóng của tia tử ngoại đó là:

A. 0,25
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B. 0,1 
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C. 0,3
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D. 0,2 
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Câu 4: Một chất phóng xạ có khối lượng m0,  chu kì bán rã T. Sau thời gian t = 4T, thì khối lượng bị phân rã là:

A. 
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Câu 5: Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân: 
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Câu 6: Một kim loại khi xảy ra hiện tượng quang điện được chiến ánh sáng màu chàm. Nó chắc chắn cũng xảy ra hiện tượng quang điện khi được chiếu sáng màu.
A. Hồng ngoại
B. Tím
C. Lục
D. Đỏ

Câu 7: Trong hiện tượng giao thoa bằng phương pháp của Y- âng, cách nào sau đây có thể tăng được khoảng vân trên màn chắn?

A. Dịch màn lại gần hai khe hẹp
B. Tăng tần số của ánh sáng làm thí nghiệm

C. Giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp
D. Tăng kích thước màn chắn

Câu 8: Hiện tượng quang điện trong là:

A. hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.
B. hiện tượng bứt electron ra khỏi bè mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.
C. hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.
D. hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.
Câu 9: Một tấm kẽm nhiễm điện âm được chiếu bức xạ có bước sóng dù ngắn, thì độ lớn điện tích của nó sẽ:

A. Không đổi.

B. Giảm

C. Độ lớn điện tích sẽ giảm về không rồi lại tăng

D. Tăng

Câu 10: Hạt nhân đơteri 
[image: image17.wmf]2
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 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của proton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 là:

A. 2,23MeV
B. 0,67MeV
C. 2,02MeV
D. 1,86MeV
Câu 11: Trong giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, độ rộng của vân giao thoa bằng i. Nếu đặt toàn bộ hệ thống vào chất lỏng có chiết suất n thì độ rộng của vân giao thoa sẽ bằng:

A. 
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B. n.i
C. 
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Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,5
[image: image22.wmf]m

m. Tại vị trí cách vân trung tâm 0,75mm ta được vân loại gì?

A. Vân tối thứ 2.
B. Vân tối thứ 3.
C. Vân sáng bậc 2.
D. Vân sáng bậc 3.
Câu 13: Chiều một bức xạ có bước sóng 0,3 
[image: image23.wmf]m

m vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng chất có giới hạn quang điện là 0,4 
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m. Biết cường độ dòng quang điện bão hòa là 3,2 mA. Số electron bị bứt ra khỏi catôt trong 1 phút là:

A. 2.1016
B. 1,2.1020
C. 1,2.1018
D. 2.1019
Câu 14: 
[image: image25.wmf]24
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 là chất phóng xạ 
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với chu kì bán rã 15 giờ. Ban đầu có 1 lượng 
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, thì sau khoảng thời gian bao nhiêu khối lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

A. 22h30’
B. 7h30’
C. 15h00’
D. 30h00’
Câu 15: Nguyên nhân gây ra sự giảm mạnh điện trở của quang trở khị bị bức xạ có bước sóng đủ ngắn chiếu vào là:

A. Các êlectron liên kết được giải phóng làm tăng cường lượng hạt tải điện trong quang trở.

B. Êlectron bị bứt ra khỏi quang trở làm nó mang điện dương và dẫn điện tốt.

C. Các ion dương trong quang trở bị bẻ gãy liên kết và chuyển động tự do tham gia dẫn điện.

D. Các êlectron trong quang trở hấp thụ được năng lượng và chuyển động nhanh hơn.

Câu 16: Chất phóng xạ 
[image: image28.wmf]222
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 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày khối lượng giảm 93,75%. Chu kì bán rã của 
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 là:

A. 3,5 ngày
B. 3,8 ngày
C. 2,7 ngày
D. 4,0 ngày
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia Rơn-ghen có khả năng ion hóa chất khí.
B. Áp suất bên trong ống Rơn-ngen rất nhỏ.
C. Điện áp giữa anot và catot trong ống Rơn-ghen có trị số cỡ hàng chục vạn vôn.
D. Tia Rơn-ghen giúp chữa bệnh còi xương.
Câu 18: Ở nguyên tử hidro, quỹ đạo nào sau đây có bán kính lớn nhất so với các quỹ đạo còn lại?

A. P
B. L
C. O
D. N
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.
B. Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.
C. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.
D. Phản ứng hạt nhân chỉ là sự kết hợp các hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.
Câu 20: Câu 13: Trong dãy phân rã phóng xạ 
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Câu 21: Một chùm tia X có tần số gấp 4000 lần tần số của một tia tử ngoại. Khi hai tia truyền trong chân không, kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Hai tia truyền với cùng tốc độ.
B. Khả năng đâm xuyên của tia X mạnh hơn tia tử ngoại.
C. Bước sóng của tia X lớn gấp 4000 lần của tia tử ngoại
D. Năng lượng của phôton ứng với tia X lớn gấp 4000 lần của tia tử ngoại.
Câu 22: Trong một thí nghiệm giao thoa khe Y-âng của ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai vân tối sát với vân trung tâm là 1,2mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 (hai vân ở hai phía của vân trung tâm) là:

A. 1,8 mm
B. 3,6mm
C. 2,4 mm
D. 7,2mm
Câu 23: Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

A. Tia Rôn-ghen
B. Tia hồng ngoại.
C. Bức xạ nhìn thấy
D. Tia tử ngoại
Câu 24: Giới hạn quang điện của 1 kim loại là 0,565
[image: image36.wmf]m

m. Công thoát của nó là:

A. 3,5176.10-19J
B. -3,52.10-19J
C. 3,5176eV
D. 2,2J
II. Phần tự chọn: (Học sinh được quyền chọn một trong hai phần sau )

A.Chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 25 đến câu 32)
Câu 25: Hạt 
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 có động năng 
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=31 MeV đập vào hạt nhân nhôm, gây ra phản ứng: 
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 + 
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P + n, khối lượng của các hạt nhân là 
[image: image43.wmf]a
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 = 4,0015u, mAl=26,97435u, mp=29,97005u, mn=1,008670u, 1u=931MeV/c2. Giả sử hạt nhân sinh ra có cùng tốc độ. Động năng của hạt n là:

A. 8,8716MeV
B. 0,4699 MeV.
C. 0,9226 MeV
D. 8,9367MeV
Câu 26: So sánh nào sau đây là không đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoài đều gây tác dụng nhiệt.
B. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại
C. Nguồn phát tia hồng ngoại có thể không phát ra tia tử ngoại nhưng nguồn phát tia tử ngoại thì phát ra cả tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại có cùng bản chất với tia tử ngoại và tia catôt
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch đều tỏa năng lượng.

B. Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân năng hơn, thì tỏa năng lượng.

C. Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và tỏa năng lượng lớn

D. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xa.

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có 
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. Cho bề rộng vùng giao thoa trên màn là 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của 2 bức xạ là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 29: Khi chiếu một bức xạ đơn sắc vào một tấm kim loại trung hòa điện, thì sau đó thấy rằng điện tích của kim loại thay đổi. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Điện tích của tấm kim loại chỉ tăng tới một giá trị hữu hạn rồi dừng lại.
B. Êlectron sẽ bị bứt ra khỏi kim loại cho đến khi trong khối kim loại không còn êlectron.
C. Công thoát của kim loại này nhỏ hơn năng lượng phôton của bức xạ.
D. Tấm kim loại bị mang điện dương.
Câu 30: Biết tốc độ truyền sóng trong chân không là: 3.108 m/s, chiết suất của nước là 4/3. Một sóng điện từ có tần số12MHz. Khi truyền trong nước nó có bước sóng là:

A. 37,5m
B. 4,6875m
C. 18,75m
D. 9,375m.
Câu 31: Bức xạ có bước sóng 0,42
[image: image45.wmf]m

m không gây được hiện tượng quang điện cho kim loại có công thoát là:

A. 1,2eV
B. 2,96eV
C. 2,1eV
D. 1,5eV
Câu 32: Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image46.wmf]l

 bằng 0,489
[image: image47.wmf]m

m vào catot của 1 tế bào quang điện. Biết công suất của chùm bức xạ kích thích chiếu vào catot P = 20,35mW. 

Số photon đập vào mặt catot trong 1 giây là:

A. 5.1016
B. 4,7.1018
C. 1017
D. 1,3.1018
B.Chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Chất phóng xạ 
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Po phát ra tia 
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và biến đổi thành 
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Pb. Biết khối lượng các hạt là mpb=205,9744u, 
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=209,9828u, 
[image: image52.wmf]a
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=4,0026u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia 
[image: image53.wmf]b

 thì động năng của hạt nhân con là:

A. 0,02 MeV
B. 0,2 MeV
C. 0,01 MeV
D. 0,103 MeV
Câu 34: Nếu chiếu một bức xạ có bước sóng 
[image: image54.wmf]l

 vào catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 3,2 eV thì bắt đầu xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image55.wmf]l

/2 thì cần một hiệu điện thế có độ lớn tối thiểu bằng bao nhiêu để triệt tiêu được dòng quang điện?

A. 2V
B. 3V
C. 4V
D. 1V

Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân sẽ thay đổi khi đặt thí nghiệm vào.

A. Từ trường
B. Điện trường

C. Nước
D. Áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.

Câu 36: Động lượng của một hạt có khối lượng nghỉ m và động năng K là:
A. p =
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C. p =
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Câu 37: Dưới tác dụng của bức xạ gamma (
[image: image61.wmf]g

), hạt nhân của đồng vị 
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Be thực hiện phản ứng:
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n. Cho mBe = 9,01219u; mHe =4,002604u; mn= 1,00867u; 1u = 1,66055.10-27kg.Hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s. Tần số tối thiểu của lượng tử 
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 để thực hiện được phản ứng đó có giá trị là:
A. 38.1020 Hz
B. 3,8.1020 Hz
C. 1,762.1021 Hz
D. 1,762.1020 Hz
Câu 38: Trong một ống Rơn-ghen, số êlectron đập vào đối catôt trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, tốc độ mỗi hạt là v = 8.107 m/s. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Cường độ dòng điện qua ống là:

A. 18 mA
B. 0,8 mA
C. 0,08 mA
D. 8 mA
Câu 39: Phát biểu nào sau đây về quang trở là đúng?

A. Khi chiếu bức xạ có bước sóng đủ ngắn, các i-on nút mạng của quang trở trở nên tự do và dẫn điện.

B. Khi bị chiếu bức xạ đủ ngắn, các êlectron trong quang trở bị bứt ra ngoài và nó tích điện nên trở thành dẫn điện.

C. Khi bị chiếu bức xạ có bước sóng đủ ngắn thì điện trở của quang trở tăng lên đáng kể.

D. Khi bị chiếu bức xạ có bước sóng đủ ngắn, các êlectron liên kết được giải phóng nhiều và tham gia dẫn điện.

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân: 
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+ n + 17,6 MeV, biết số Avô-ga-đrô.

NA = 6,02.1023. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là:

A. 423,808.109J
B. 503,272.103J
C. 423,808.103J
D. 503,272.109J
----------- HẾT ----------
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